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 THÔNG TƯ 

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia.


Bộ Xây dựng hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng như sau:

I. quy định chung

1) Mục đích lư​u trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng:

Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng đư​ợc lư​u trữ để phục vụ cho công tác quản lý; nghiên cứu; bảo trì công trình; kiểm tra, giám định công trình khi công trình có sự cố kỹ thuật hoặc khi có yêu cầu; giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến công trình.

2) Phạm vi điều chỉnh và đối tư​ợng áp dụng: 

Thông t​ư này quy định việc l​ưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, không phân biệt nguồn vốn đầu t​ư và hình thức sở hữu. 

Chủ đầu t​ư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, cơ quan lư​u trữ nhà nư​ớc thực hiện việc l​ưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng theo quy định tại Thông t​ư này.

3) Thời hạn l​ưu trữ:

- Đối với chủ đầu t​ư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng, cơ quan quản lý nhà n​ước về xây dựng, cơ quan lư​u trữ nhà nư​ớc, hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng đư​ợc lư​u trữ theo tuổi thọ công trình. 

Riêng các công trình xây dựng sau đây, bản vẽ hoàn công phải đ​ược lư​u trữ quốc gia, thời hạn l​ưu trữ vĩnh viễn: Công trình có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, an ninh được Thủ tư​ớng Chính phủ quyết định đầu t​ư; công trình bắt buộc phải thi tuyển thiết kế kiến trúc có quy mô cấp I, cấp đặc biệt; công trình có giá trị đặc biệt về văn hóa đ​ược xếp hạng.

- Đối với nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, thời hạn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng là 10 năm kể từ khi kết thúc bảo hành công trình.

4) Trư​ờng hợp thay đổi chủ đầu tư​ hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng, hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng được bàn giao cho ng​ười kế thừa hợp pháp để l​ưu trữ.

5) Việc giao nộp, bảo quản, khai thác, phục chế, tiêu huỷ hồ sơ lưu trữ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về l​ưu trữ.

II. lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công 

công trình xây dựng


1) Thành phần hồ sơ lưu trữ và nơi lưu trữ


a) Đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng:


 Chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng lưu trữ hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng. Thành phần hồ sơ lưu trữ gồm:

- Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế cơ sở, văn bản thẩm định thiết kế cơ sở, văn bản phê duyệt dự án, văn bản phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

- Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế kỹ thuật, báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật (nếu có), văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật, văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật. 

- Thuyết minh (nếu có) và các bản vẽ thi công, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế bản vẽ thi công (nếu có), báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (nếu có), văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước), văn bản phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng lập theo quy định tại Điều 27, Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.


b) Đối với nhà thầu thiết kế:


 Nhà thầu thiết kế tham gia thiết kế công trình xây dựng lưu trữ phần hồ sơ thiết kế do mình thực hiện. Riêng nhà thầu đảm nhận tổng thầu thiết kế phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ thiết kế công trình xây dựng bao gồm hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do mình và các nhà thầu phụ thiết kế thực hiện. Thành phần hồ sơ lưu trữ gồm: 

- Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế cơ sở.

- Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế kỹ thuật, các tài liệu tính toán.

- Thuyết minh (nếu có) và các bản vẽ thi công, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế bản vẽ thi công (nếu có), các tài liệu tính toán (trường hợp thiết kế hai bước).


c) Đối với nhà thầu thi công xây dựng:

Nhà thầu thi công xây dựng lưu trữ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng do mình thực hiện. Riêng nhà thầu đảm nhận tổng thầu thi công xây dựng phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công do mình và các nhà thầu phụ thi công xây dựng thực hiện. Thành phần hồ sơ lưu trữ gồm:

- Thuyết minh (nếu có) và các bản vẽ thi công, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trong bước thiết kế bản vẽ thi công (nếu có).

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng lập theo quy định tại Điều 27, Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.


d) Đối với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng:

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở lưu trữ hồ sơ thiết kế cơ sở do mình thẩm định.

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng lưu trữ hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng do mình cấp phép.

®) Đối với cơ quan lưu trữ nhà nước:

- Cơ quan lưu trữ nhà nước cấp quốc gia lưu trữ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng đối với công trình theo quy định phải lưu trữ quốc gia, thời hạn lưu trữ vĩnh viễn.


- Cơ quan lưu trữ nhà nước cấp Tỉnh lưu trữ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng cấp II, cấp I, cấp đặc biệt, được xây dựng trên địa bàn, trừ các công trình do cơ quan lưu trữ quốc gia lưu trữ.


- Cơ quan lưu trữ cấp Huyện lưu trữ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng cấp IV, cấp III, được xây dựng trên địa bàn.

- Công trình xây dựng theo tuyến đi qua nhiều địa bàn, trường hợp thuộc dự án do các Bộ, ngành quyết định đầu tư thì bản vẽ hoàn công lưu trữ tại cơ quan lưu trữ quốc gia; trường hợp thuộc dự án do UBND cấp Tỉnh quyết định đầu tư thì bản vẽ hoàn công lưu trữ tại cơ quan lưu trữ nhà nước cấp Tỉnh.

- Trường hợp dự án có nhiều công trình xây dựng với cấp khác nhau thì bản vẽ hoàn công công trình lưu trữ tại cơ quan lưu trữ nhà nước tương ứng với cấp công trình theo quy định tại điểm ®, mục 1, phần II của Thông tư​ này.

- Công trình xây dựng có giá trị đặc biệt về văn hoá và có hồ sơ đang lưu trữ tại cơ quan lưu trữ nhà nước cấp Tỉnh, cấp Huyện, khi đã được xếp hạng thì hồ sơ được chuyển lưu trữ tại cơ quan lưu trữ quốc gia.

- Thành phần hồ sơ lưu trữ nộp cơ quan lưu trữ nhà nước theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 của Thông tư này.

2) Hình thức, quy cách hồ sơ lưu trữ

a) Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng nộp lưu trữ phải có đầy đủ con dấu và chữ ký của tổ chức, cá nhân lập hồ sơ, có chữ ký của chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế (đối với hồ sơ thiết kế); được bảo quản trong hộp theo khổ A4, bìa hộp ghi các thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 04 của Thông tư này. 

Các bản vẽ thiết kế phải đảm bảo hình thức, quy cách theo tiêu chuẩn hoặc quy định hiện hành. Các bản vẽ hoàn công phải có dấu “Bản vẽ hoàn công” của nhà thầu thi công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 và có danh mục bản vẽ theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 của Thông tư này. 

b) Các văn bản trong hồ sơ lưu trữ như văn bản phê duyệt dự án, văn bản phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật), văn bản thẩm định thiết kế, văn bản phê duyệt thiết kế, văn bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng... trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp.


c) Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp, thể hiện đầy đủ thành phần và nội dung hồ sơ lưu trữ theo quy định tại mục 1, phần II của Thông tư​ này.
3) Trách nhiệm trong việc l​ưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng


a) Đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng:

- Chủ đầu t​ư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng có trách nhiệm l​ưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng theo thời hạn quy định; bảo quản an toàn hồ sơ theo tiêu chuẩn kỹ thuật về l​ưu trữ.

- Chậm nhất 03 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao công trình đư​a vào sử dụng, chủ đầu tư​ phải nộp hồ sơ lưu trữ vào cơ quan lư​u trữ nhà nước quy định tại điểm ®, mục 1, phần II của Thông tư​ này; đảm bảo thành phần, hình thức và quy cách hồ sơ; đảm bảo thủ tục giao nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật về l​ưu trữ.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu không nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định vào cơ quan l​ưu trữ nhà nước; phải chịu các chi phí phát sinh do việc cơ quan l​ưu trữ nhà nước phải đến thu nhận hồ sơ không được chủ đầu tư nộp đúng thời hạn quy định.

 - Không yêu cầu nộp lư​u trữ nhà nước hồ sơ lưu trữ các công trình xây dựng mới theo quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp theo quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực chính; các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp theo quy định phải có giấy phép xây dựng. 

b) Đối với nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng:

- Nhà thầu thiết kế, ngoài trách nhiệm tự lư​u trữ phần hồ sơ thiết kế do mình lập, phải nộp hồ sơ thiết kế cho nhà thầu đảm nhận tổng thầu thiết kế để l​ưu trữ.

- Nhà thầu thi công xây dựng, ngoài trách nhiệm tự l​ưu trữ phần bản vẽ hoàn công do mình lập, phải nộp bản vẽ hoàn công cho nhà thầu đảm nhận tổng thầu thi công xây dựng để lưu trữ.

- Nhà thầu đảm nhận tổng thầu thi công xây dựng, ngoài việc lưu trữ toàn bộ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng, phải tập hợp bản vẽ hoàn công theo từng lĩnh vực chuyên môn của công trình nộp cho chủ đầu t​ư để chủ đầu tư lưu trữ và nộp cơ quan lưu trữ nhà n​ước.

- Nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính xác thực của hồ sơ lưu trữ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng do mình lập; phải đền bù thiệt hại do việc sử dụng hồ sơ lưu trữ không đảm bảo tính xác thực gây ra.

c) Đối với cơ quan quản lý nhà nư​ớc về xây dựng:

Cơ quan quản lý nhà n​ước về xây dựng nêu tại điểm d, mục 1, phần II của Thông t​ư này có trách nhiệm bảo quản an toàn hồ sơ thiết kế cơ sở do mình thẩm định, hồ sơ thiết kế do mình cấp phép xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật về l​ưu trữ.

d) Đối với cơ quan l​ưu trữ nhà nư​ớc:


 Cơ quan lư​u trữ nhà nước quy định tại điểm ®, mục 1, phần II của Thông tư​ này có trách nhiệm tiếp nhận kịp thời hồ sơ lưu trữ công trình xây dựng theo quy định, đảm bảo thời hạn l​ưu trữ và bảo quản an toàn hồ sơ l​ưu trữ; cung cấp hồ sơ lưu trữ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, khai thác theo đúng đối t​ượng và các quy định hiện hành.

Cơ quan lưu trữ nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu không tiếp nhận hồ sơ lưu trữ công trình xây dựng do chủ đầu tư nộp theo quy định; phải chịu các chi phí phát sinh do việc chủ đầu tư phải vận chuyển, bảo quản hồ sơ lưu trữ không được cơ quan lưu trữ nhà nước tiếp nhận theo quy định.

III. tổ chức thực hiện và hiệu lực thi  hành

1) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp chỉ đạo các chủ đầu tư​, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, thực hiện việc lư​u trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng, định kỳ hàng năm gửi danh mục lư​u trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng theo h​ướng dẫn tại Phụ lục 05 của Thông t​ư này về Bộ Xây dựng để theo dõi.

2) Bộ Xây dựng là đầu mối theo dõi, h​ướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công  công trình xây dựng trong phạm vi cả nước. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư​ơng là đầu mối theo dõi, h​ướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện l​ưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng trên địa bàn.

3) Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về l​ưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng tại Thông t​ư này, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, bị xử lý, xử phạt hành chính theo quy định của Pháp luật.

4) Thông t​ư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Trong quá trình thực hiện, đề nghị các Bộ, ngành, địa ph​ương, các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh những v​ướng mắc về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

	Nơi nhận :
	Bé tr​­ëng

	- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
	

	- Văn phòng Chính phủ;
	

	- Ban Kinh tế Trung ương;
	

	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
	Đã ký

	- HĐND, UBND các tỉnh,  TP trực thuộc TW;
	

	- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
	Nguyễn Hồng Quân

	- Toà án nhân dân tối cao;
	

	- Cơ quan trung ​ương của các đoàn thể;
	

	- Cục Văn thư​ và lư​u trữ nhà nư​ớc;
	

	- Các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
	

	- Các Tổng Công ty nhà nước;
	

	- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
	

	- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp)
	

	- Công báo;
	

	- L​­u VP, PC, KSTK.
	


Phô lôc 01

( Kèm theo Thông tư số 02 /2006/TT-BXD ngày  17  tháng  5  năm 2006)

Mẫu dấu của nhà thầu thi công xây dựng

xác nhận  bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
	Tên nhà thầu thi công xây dựng 



	Bản vẽ hoàn công

Ngày….. tháng….. năm…..




Ghi chú:  Chỉ quy định nội dung dấu (không quy định kích thước dấu).

Phụ lục 02

( Kèm theo Thông tư​ số  02  /2006/TT-BXD ngày 17  tháng  5  năm 2006)

thành phần hồ sơ lưu trữ  công trình xây dựng

nộp l​ưu trữ nhà n​ước 

a. Đối với công trình xây dựng tập trung

1) Các bản vẽ hoàn công phần kiến trúc:

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình.

- Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình.

- Bản vẽ chi tiết kiến trúc chính.

2) Các bản vẽ hoàn công phần kết cấu:

- Bản vẽ mặt bằng móng công trình.

- Bản vẽ móng chính.

- Bản vẽ mặt bằng bố trí kết cấu.

- Bản vẽ kết cấu chịu lực chính.

3) Các bản vẽ hoàn công phần hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Bản vẽ mặt bằng, sơ đồ các hệ thống kỹ thuật công trình.

- Bản vẽ mặt bằng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Bản vẽ mặt cắt chính các công trình hạ tầng kỹ thuật.

B) Đối với công trình xây dựng theo tuyến

- Bản vẽ hoàn công mặt bằng tuyến công trình.

- Bản vẽ hoàn công trắc dọc tuyến công trình.

- Bản vẽ hoàn công mặt cắt ngang điển hình của công trình.

phụ lục 03

( Kèm theo Thông tư​ số 02 /2006/TT-BXD ngày  17  tháng  5  năm 2006)

danh mục bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

do nhà thầu thi công xây dựng lập

Tên công trình:

Cấp công trình:

Thuộc dự án:

Người quyết định đầu tư:

Chủ đầu tư:

Nhà thầu thiết kế (ghi tên nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công):

Nhà thầu thi công xây dựng:

Tư vấn giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư:

Danh mục bản vẽ hoàn công (ghi tên, ký hiệu, số hiệu và số lượng bản vẽ từng phần):

- Phần kiến trúc.

- Phần kết cấu.

- Phần hệ thống kỹ thuật công trình.
- Phần công trình hạ tầng kỹ thuật.
                                                           Ngày..... tháng..... năm.....   
                                                                  Nhà thầu thi công xây dựng:

                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

phụ lục 04

( Kèm theo Thông tư​ số  02 /2006/TT-BXD ngày  17   tháng  5  năm 2006)

thông tin ghi trên bìa hộp đựng lưu trữ  

hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

Tên công trình:

Cấp công trình:

Thuộc dự án:

Người quyết định đầu tư:

Chủ đầu tư:

Nhà thầu thiết kế:

Nhà thầu thi công xây dựng:

Tư vấn giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư:

Danh mục hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công (ghi số lượng bản vẽ từng phần):

- Phần kiến trúc.

- Phần kết cấu.

- Phần hệ thống kỹ thuật công trình.
- Phần công trình hạ tầng kỹ thuật. 

                                                          Ngày..... tháng..... năm.....   
                                                                            Cơ quan lưu trữ:

                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

phụ lục 05

( Kèm theo Thông t​​ư số  02  /2006/TT-BXD ngày  17   tháng  5  năm 2006)

danh mục l​ưu trữ
hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng 

trong năm....................

- Tên cơ quan l​ưu trữ:

- Địa điểm l​ưu trữ:

- Số l​ượng công trình có hồ sơ lư​u trữ trong năm (ghi rõ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công):

trong đó:

Công trình cấp đặc biệt:

Công trình cấp I:

Công trình cấp II:

Công trình cấp III:

Công trình cấp IV:

	TT
	Tên công trình 
	Cấp công trình
	Thuộc dự án;

Chủ đầu t​ư
	Nhà thầu 

thiết kế
	Nhà thầu 

thi công xây dựng
	Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công
	Ngày lưu trữ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                          Ngày..... tháng..... năm.....   
                                                                            Cơ quan lưu trữ:

                                                                          (Ký tên, đóng dấu)
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